TẬP LÀM VĂN
MỘT SỐ ĐỀ VÀ DÀN Ý (VĂN NL)
ĐỀ 1: “Sự bổ ích của những chuyến tham quan, du lịch đối với học sinh”.

DÀN BÀI: 
    * Mở bài: Nêu lợi ích của việc tham quan.

    * Thân bài: Nêu các lợi ích cụ thể:

    (1) Về thể chất: Những chuyến tham quan du lịch giúp chúng ta thêm khỏe mạnh.  

    (2) Về tình cảm: Những chuyến tham quan du lịch có thể giúp chúng ta:

     - Tìm thêm được nhiều niềm vui cho bản thân mình.

     - Có thêm tình yêu đối với thiên nhiên, với quê hương đất nước.

   (3) Về kiến thức: Những chuyến tham quan du lịch có thể giúp chúng ta:

     -  Hiểu cụ thể hơn, sâu sắc hơn những điều được học trong trường, học qua những điều mắt thấy tai nghe.

     - Đưa lại nhiều bài học có thể còn chưa có trong sách vở của nhà trường.

    * Kết bài: Khẳng định tác dụng của hoạt động tham quan.

ĐỀ 2: Giáo dục là chìa khóa của tương lai.

     - Giáo dục là yếu tố quyết định đến việc điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số; thông qua đó quyết định môi trường sống, mức sống…trong tương lai.

     - Giáo dục trang bị kiến thức và nhân cách, trí tuệ và tâm hồn cho trẻ em hôm nay, những người sẽ làm nên thế giới ngày mai.

     - Do đó giáo dục là chìa khóa cho sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

     - Do đó giáo dục là chìa khóa cho sự phát triển chính trị và cho tiến bộ xã hội sau này.

ĐỀ 3: Khuyên các bạn học tập chăm chỉ hơn.
     - Đất nước đang cần những người tài giỏi để đưa Tổ quốc tiến lên “đài vinh quang”, sánh kịp với bè bạn năm châu.

     - Quanh ta đang có nhiều tấm gương của các bạn học sinh phấn đấu học giỏi để đáp ứng được yêu cầu của đất nước.

     - Muốn học giỏi, muốn thành tài thì trước hết phải học chăm.

     - Một số bạn ở lớp ta còn ham chơi bời, không chịu học thì sau này càng khó gặp niềm vui trong cuộc sống.

     - Vậy nên các bạn nên bớt vui chơi, chịu khó học hành chăm chỉ để trở nên người có ích cho cuộc sống; và nhờ đó tìm được niềm vui chân chính, lâu bền.  

ĐỀ 4: Văn hóa và trang phục.
     - Gần đây, cách ăn mặc của một số bạn có nhiều thay đổi, không còn giản dị, lành mạnh như trước nữa.

     - Các bạn lầm tưởng rằng cách ăn mặc như thế sẽ làm cho mình trở thành người “văn minh”, “sành điệu”.

     - Việc ăn mặc cần phù hợp với thời đại nhưng cũng phải phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, với lứa tuổi, với hoàn cảnh sống và nói lên phẩm chất tốt đẹp của con người.

     - Việc chạy theo các “mốt” ăn mặc như thế làm mất thời gian của các bạn, ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập và gây tốn kém cho cha mẹ.

     - Các bạn cần thay đổi lại trng phục cho lành mạnh, đứng đắn.

ĐỀ 5: Trường học là mái nhà thứ hai của người học sinh.
     - Trường học là nơi em được học tập, vui chơi và trải qua nhiều thời gian trong ngày. Ở đó có nhiều bạn bè thân quen, thầy cô gần gũi dạy dỗ em nên người.

     - Trường là nơi em lĩnh hội được nhiều kiến thức về cách học làm người để trau dồi đạo đức. Hơn thế nữa em tiếp nhận được nhiều tri thức mới trong cuộc sống.

     - Trường học còn là môi trường giúp em có cơ hội tiếp xúc, xây dụng nhiều mối quan hệ với bạn bè, thầy cô.

     - Ý thức được điều đó em thêm yêu trường và mong muốn góp phần xây dựng trường thêm xanh, sạch, đẹp.

ĐỀ 6: Lời dạy của Bác: “Non sông VN…” 

     - Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, các em học sinh là mầm non cho mai sau.

     - Học tập tốt, sau này lớn lên xây dựng Tổ quốc ngày một tươi đẹp, phồn vinh hơn.  

     - Việc học có tầm quan trọng lớn lao, nếu các em không học tập tốt thì các em sẽ gặp khó khăn trong tương lai, các em phải vất vả và không đủ năng lực để tiếp thu các tri thức mới và góp phần xây dựng quê hương.

     - Tương lai của đất nước đng mong chờ bàn tay xây dựng, góp sức của các em, mọi người đang đặt nhiều kì vọng vào các em – những mầm non của Tổ quốc.

     - Vì vậy ngay từ bây giờ các em phải siêng năng, chăm chỉ, cố gắng học tập để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Đó cũng là nhiệm vụ vinh quang của các em. 

ĐỀ 7: Tác hại của tệ nạn xã hội…
     - Người VN có câu: “Cờ bạc là bác thằng bần”

     - Nạn cờ bạc hiện nay đng lan tràn khắp nơi.

     - Từ chỗ đánh vui chơi, ăn thua ít đến sát phạt nhau rất dễ dàng.

     - Đánh bạc làm mất thời gian của mọi người, làm tan nhà nát cửa của bao gia đình.

     - Cha mẹ mê cờ bạc không ai chăm lo, dạy dỗ con cái, con cái dễ bị hư hỏng.

     - Cờ bạc dễ dẫn đến các tệ nạn khác như trộm cắp, cướp giật,…nhân phẩm của con người bị đánh mất, dẫn đến phạm pháp - giết người.

     - Tác hại của cờ bạc thật vô lường, vì vậy chúng ta cần phải kiên quyết bài trừ.

ĐỀ 8: Văn học và tình thương. Văn học VN ca ngợi truyền thống “thương người như thể thương thân”…
     - Dân tộc VN ta có truyền thống “thương người như thể thương thân”.

     - Văn học phản ánh một cách chân thật, sinh động tâm tư, tình cảm của người VN.

     - Qua các tác phẩm văn học, tinh thần ấy được thể hiện hết sức sâu sắc, tài tình.

     - Tình cảm yêu thương, cảm thông, chia sẽ khó khăn cho nhau được thể hiện giữa những người nông dân nghèo hết sức xúc động. Đôi khi chỉ vài lời hỏi thăm cũng chúng ta thấy ở đó có cả một tấm lòng (bà lão láng giềng của chị Dâu).

     - Sự quan tâm giúp đỡ và những dằn vặt  suy tư của nhân vật ông giáo đối với lão Hạc cũng làm người đọc xúc động.

     - Ở tác phẩm nào, ta cũng thấy tấm lòng nhân hậu, yêu thương giữa con người với con người. Đó chính là cái nhìn nhân bản thể hiện tư tưởng và tính nhân văn trong văn học.

     - Tuy nhiên con người VN yêu ghét rất rạch ròi. Họ không thể chấp nhận cái thiện tồn tại song song với cái ác.

     - Bọn quan lại tham ô, sống vô trách nhiệm và thờ ơ với nỗi khổ của người dân được nhà văn Phạm Duy Tốn (“Sống chết mặc bay”) khắc họa qua hình ảnh tên quan phụ mẫu.

     - Sự tham lam, ích kỉ và tàn nhẫn của vợ chồng Nghị Quế đối với gia đình chị Dậu cũng làm người đọc bất bình, căm phẫn.

- Nhìn chung văn học VN đã thể hiện đầy đủ, chân thực đời sống tình cảm của người VN. Đặc biệt văn học thể hiện sâu sắc khía cạnh ca ngợi những con người sống có tình có nghĩa, lên án người chỉ sống ích kỉ cho riêng mình.
ĐỀ 9: “Đọc sách là một cách nuôi dưỡng trí tuệ” (M. Xê-xlê-ca)

  - Giải thích:

   + Đọc sách giúp con người chiếm lĩnh được tri thức của nhân loại.

   + Đọc sách khiến hiểu biết của con người được nâng cao bởi vì sách là nguồn sống, nguồn tri thức không bao giờ cạn.

   + Sách làm giàu trí tuệ con người, mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng.

   + Đọc sách giúp con người hoàn thiện nhân cách, hướng tới chân – thiện – mĩ.

  - Dẫn chứng minh họa:

   + “Sách là cái kí diệu phức tạp và vĩ đại nhất trong các lì diệu mà con người đã tạo nên trên con đường đi tới hạnh phúc và sức mạnh” (M. Goorki).

   + “Đọc sách cần cho trí tuệ chẳng khác gí rèn luyện cần cho cơ thể” (Đ. Xtan)

   + “Nhà không có sách giống như thân thể không có linh hồn” (M. Xi-xê-rô).

   + “Đọc sách là cách học tốt nhất” (A. Puskin).

ĐỀ 10: Học đi đôi với hành.

     - Học là tiếp thu kiến thức đã được tích trong sách vở, là nắm vững lí luận đã được đúc kết, là trau dồi kiến thức để mở mang trí tuệ cho con người.

     - Hành là thực hành, ứng dụng kiến thức lí thuyết vào thực tiễn đời sống.

     - Học và hành có mối quan hệ biện chứng, đó là hai công việc của một quá trình thống nhất có kiến thức, trí tuệ. 

     - Học phải đi đôi với hành, không tách rời nhau, đó chính là phương pháp học.

     - Nếu chỉ có học kiến thức lí thuyết mà không áp dụng thực tế thì học chẳng để làm gì cả vì tốn công sức, thời gian.

     - Nếu hành mà không có lí luận chỉ đạo, lí thuyết soi sáng thì sẽ dẫn đến làm việc mò mẫm, lúng túng, gặp trở ngại, thậm chí có khi sai lầm nữa. Vì thế việc hành rõ ràng không trôi chảy.

     - Người học sinh phải có động cơ, thái độ học tập đúng đắn: Học ở trường thì học lí thuyết kết hợp với luyện tập, học chuyên cần, chăm chỉ; mở rộng ra phải học ở sách vở, học ở bạn bè, học trong cuộc sống.

     - Học sinh cần tránh những tư tưởng sai lầm học chí cốt thi đỗ lấy bằng cấp là đủ. Đó là lối học hình thức. Cần học suốt đời, khoa học càng tiến bộ thì càng học không bao giờ dừng lại tại chỗ: “Học, học nữa, học mãi” (Lê Nin).

TIẾNG VIỆT HKII

1. Câu nghi vấn:

- Đặc điểm hình thức: 
+ Có từ nghi vấn (ai, gì nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả, chứ, (có)...không, (đã)...chưa,...) hoặc có từ hay (nối) các vế có quan hệ lựa chọn).
+ Kết thúc câu bằng dấu chấm hỏi; có trường hợp kết thúc câu bằng dấu chấm, chấm than, chấm lửng.

- Chức năng: 

+ Hỏi.

+ Cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm, cảm xúc,...

2. Câu cầu khiến: 

- Đặc điểm hình thức: Có những từ cầu khiến như hãy, đừng, chớ,...đi, thôi, nào,...hay có ngữ điệu cầu khiến; thường kết thúc câu bằng dấu chấm than.
- Chức năng: Ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo,...

3. Câu cản thán: 

- Đặc điểm hình thức: Có những từ ngữ cảm thán như ôi, than ôi, hỡi ơi, chao ôi (ơi), thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào,...; kết thúc câu bằng dấu chấm than. 

- Chúc năng: Bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói (người viết).

4. Câu trần thuật: 

- Đặc điểm hình thức: Không có đặc điểm hình thức câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán. Thường kết thúc bằng dấu chấm, có khi bằng dấu chấm than, dấu chấm lửng.

- Chức năng: 

+ Kể, thông báo, nhận định, miêu tả,...

+ Yêu cầu, đề nghị, bộc lộ tình cảm, cảm xúc,...

5. Câu phủ định:

- Đặc điểm hình thức: Có những từ ngữ phủ định như không, chẳng, cả, chưa, không phải (là), chẳng phải (là), đâu (có),...
- Chức năng: 

+ Câu phủ định miêu tả: Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó.

+ Câu phủ định bác bỏ: Phản bác một ý kiến, một nhận định.

6. Hành động nói: 

- Khái niệm: Hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định.

- Các kiểu hành động nói: 

+ Hỏi

+ Trình bày (báo tin, kể, tả, nêu ý kiến, dự đoán,...)

+ Điều khiển (cầu khiến, đe dọa, thách thức,...)

+ Hứa hẹn

+ Bộc lộ cảm xúc

7. Hội thoại: 

- Vai xã hội là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong cuộc thoại.

- Quan hệ trong hội thoại:
+ Quan hệ trên – dưới hay ngang hàng (theo tuổi tác, thứ bậc trong gia đình, xã hội).
+ Quan hệ thân – sơ (theo mức độ quen biết, thân tình).

8. Lựa chọn trật tự từ trong câu:

- Tác dụng:

+ Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động.

+ Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

+ Liên kết câu với những câu khác trong văn bản.

+ Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.

	TT
	Tên vb
	Tác giả
	Thể loại
	Nội dung

	
	Muốn làm thằng cuội
	Tản Đà


	Thất ngôn bát cú
	Thể hiện nỗi chán ghét thực tại tầm thường, khao khát vươn tới vẻ đẹp toàn thiện toàn mĩ của thiên nhiên

	
	Nhớ rừng
	Thế Lữ
	Thơ mới tám chữ
	Mượn lời con hổ trong vườn bách thú, tác giả kín đáo bộc lộ tình cảm yêu nước, niềm khao khát thoát khỏi kiếp đời nô lệ
Nghệ thuật:

- Bút pháp lãng mạn.

- Biện pháp nghệ thuật: nhân hóa, đối lập, phóng đại.

- Xây dựng hình tượng nghệ thuật có nhiều tầng ý nghĩa.

- Sử dụng từ ngữ gợi hình, giàu sức biểu cảm.

- Giọng điệu bi tráng.

 Ý nghĩa:

- Mượn lời con hổ trong vườn bách thú, tác giả kín đáo bộc lộ tình cảm yêu nước, niềm khát khao thoát khỏi kiếp đời nô lệ.

	
	Quê hương
	Tế Hanh
	Thơ mới tám chữ
	Bài thơ là bày tỏ của tác giả về một tình yêu tha thiết đối với quê hương làng biển.

Nghệ thuật:

- Sự sáng tạo hình ảnh cuộc sống lao động thơ mộng.

- Tạo sự liên tưởng, so sánh độc đáo.

- Lời thơ vừa bình dị vừa bay bổng.
- Biện pháp tu từ ẩn dụ, so sánh.

Ý nghĩa: 

- Bài thơ bày tỏ tình yêu tha thiết đối với quê hương làng biển của tác giả.

	
	Ông đồ
	Vũ Đình Liên  
	Năm chữ
	Khắc họa hình ảnh ông đồ, nhà thơ thể hiện nỗi nuối tiếc cho những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc đang bị tàn phai.

	
	Khi con tu hú
	Tố Hữu
	Thơ lục bát
	Bài thơ thể hiện lòng yêu đời, lí tưởng của người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi trong hoàn cảnh ngục tù.

Nghệ thuật:

- Thể thơ lục bát, giàu nhạc điệu, mượt mà, uyển chuyển.

- Lời thơ thiết tha, sôi nổi, mạnh mẽ.

- Biện pháp tu từ: điệp ngữ, kiệt kê, đối lập.

Ý nghĩa: 

- Bài thơ thể hiện lòng yêu đời, yêu lí tưởng của người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi trong hoàn cảnh tù ngục.

	
	Tức cảnh Pác Bó
	Hồ Chí Minh


	Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
	Bài thơ thể hiện cốt cách tinh thần Hồ Chí minh luôn tràn đầy niềm lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng.
Nghệ thuật:

- Ngắn gọn, hàm súc.

- Vừa cổ điển vừa hiện đại.

- Lời thơ bình dị pha giọng vui đùa, hóm hỉnh.

- Tứ thơ độc đáo, thú vị, sâu sắc.

Ý nghĩa:

- Bài thơ thể hiện cốt cách tinh thần Hồ Chí Minh luôn tràn đầy niềm lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng.

	
	Ngắm trăng
	
	
	Tác phẩm thể hiện sự tôn vinh cái đẹp của tự nhiên, của tâm hồn con người bất chấp hoàn cảnh ngục tù.
 Nghệ thuật:
- Sự đối lập: nhà tù-cái đẹp, ánh sáng-bóng tối, bên trong-bên ngoài nhà tù…

(tạo sức hút và có sự hô ứng, cân đối của bài thơ.

- Lựa chọn ngôn ngữ tài tình.

 Ý nghĩa:

- Bài thơ thể hiện sự tôn vinh cái đẹp tự nhiên, tâm hồn con người bất chấp hoàn cảnh ngục tù.

	
	Đi đường
	
	
	Viết về việc đi đường gian lao, từ đó nêu lên triết lí về bài học đường đời, đường cách mạng: vượt qua gian lao sẽ tới thắng lợi vẻ vang.

 Nghĩa triết lí:

- Con đường cách mạng đầy chông gai, thử thách nhưng sẽ có kết quả tốt đẹp.

- Người cách mạng phải rèn luyện ý chí kiên định, phẩm chất kiên cường.

Nghệ thuật:

- Kết cấu chặt chẽ, lời thơ tự nhiên, bình dị, gợi hình ảnh và giàu cảm xúc.

Ý nghĩa bài thơ
Bài thơ nêu lên triết lí về bài học đường đời, đường cách mạng: vượt qua gian lao sẽ tới thắng lợi vẻ vang.


	Văn bản
	Tác giả
	Thể loại
	Giá trị nội dung và nghệ thuật.

	Chiếu dời đô (1010).


	Lý Công Uẩn

(974 -1028)


	Nghị luận trung đại
	- Phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập thống nhất đồng thời phản ánh ý trí tự cường của dân tộc ĐạiViệt đang trên đà lớn mạnh

 Hình thức:

- Kết cấu bài chiếu: 3 đoạn chặt chẽ;

Lập luận giàu sức thuyết phục.

- Giọng văn trang trọng, tha thiết, tình cảm sâu sắc.

- Ngôn ngữ tâm tình, đối thoại.

Ý nghĩa:

- Ý nghĩa lịch sử của sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long và nhận thức về vị thế, sự phát triển đất nước của Lí Công Uẩn.

	Hịch tướng sĩ


	Trần Quốc Tuấn

(1231 – 1300)
	Nghị luận trung đại


	- Tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc chống Nguyên Mông.

Hình thức:

- Lập luận chặt chẽ và linh hoạt, lí lẽ sắc bén, luận điểm rõ ràng, luận cứ chính xác.

- Lời văn thể hiện tình cảm yêu nước mãnh liệt, chân thành, xúc động.

Ý nghĩa:

- Hịch tướng sĩ nêu lên vấn đề nhận thức và hành động trước nguy cơ đất nước bị xâm lược. 

	Nước Đại Việt ta.


	Nguyễn Trãi

(1380 – 1442)


	Nghị luận trung đại


	Quan niệm nhân văn tiến bộ: “nhân nghĩa cốt ở yên dân”           Nguyên lí nhân nghĩa: yên dân, trừ bạo

- Ý thức dân tộc và chủ quyền đã phát triển tới tình độ cao.

- Lập luận chặt chẽ, chứng cớ hùng hồn, xác thực, hàm súc.

Hình thức:

- Thể văn biền ngẫu.

- Lập luận chặt chẽ, chứng cứ hùng hồn, lời văn trang trọng.

Ý nghĩa văn bản:

- Thể hiện quan niệm, tư tưởng tiến bộ của Nguyễn Trãi về Tổ quốc và có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập.

	Bàn luận về phép học


	Nguyễn Thiếp

(1723 – 1804)


	Nghị luận trung đại


	- Quan niệm tiến bộ của tác giả về mục đích và tác dụng của việc học tập.

Nghệ thuật:

- Lập luận: đối lập hai quan niệm về việc học.

- Luận điểm rõ ràng, lí lẽ chặt chẽ, lời văn khúc chiết.

Ý nghĩa văn bản: 

- Bằng hình thức lập luận chặt chẽ, sáng rõ, Nguyễn Thiếp nêu lên quan niệm tiến bộ của ông về sự học.

	Thuế máu


	Nguyễn ái Quốc

(1890 – 1969)


	Nghị luận hiện đại


	Bộ mặt giả nhân giả nghĩa, thủ đoạn tàn bạo của thực dân Pháp trong việc 

Nghệ thuật:

- Nghệ thuật trào phúng sắc sảo và hiện đại 

- Tư liệu phong phú, xác thực, giàu hình ảnh biểu cảm.

- Giọng điệu đanh thép, đả kích.

- Ngòi bút trào phúng sắc sảo, mỉa mai.

- Trình tự thời gian.

Ý nghĩa văn bản:

- Văn bản có ý nghĩa như một “bản án” tố cáo thủ đoạn và chính sách vô nhân đạo của bọn thực dân đẩy người dân thuộc địa vào cái lò lửa chiến tranh.

	Đi bộ ngao du
	Ru -xô

(1712 – 1778)
	Nghị luận nước ngoài (Pháp)
	- Đi bộ lợi ích nhiều mặt

- Lí lẽ dẫn chứng rút ngay từ khái niệm

Nghệ thuật:
- Đưa dẫn chứng một cách tự nhiên, sinh động, gần gũi thực tiễn đời sống.

- Sử dụng đại từ nhân xưng:

+ Ta: Lý luận chung có tính chất hiển nhiên.

+ Tôi: Kinh nghiệm riêng của cá nhân.

- Lập luận chặt chẽ, đậm sắc thái cá nhân của tác giả.

Ý nghĩa:

- Văn bản thể hiện tác dụng của việc đi bộ đồng thời nói lên tinh thần tự do dân chủ - tư tưởng tiến bộ của thời đại.


ÔN TẬP HỌC KỲ I - PHẦN VĂN  

1. Tôi đi học (Thanh Tịnh/ sáng tác 1941/ thể loại truyện ngắn/ PTBĐ tự sự)

* ND – NT chính:

   - Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đến trường của tác giả; tâm trạng bồi hồi, lo lắng, đến sợ sệt và cuối cùng là thân thuộc, tự tin ngồi vào lớp học.

   - Tự sự kết hợp với biểu cảm và miêu tả chân thực, tinh tế .

* Ý nghĩa: Buổi tựu trường đầu tiên sẽ mãi không thể nào quên trong kí ức của nhà văn Thanh Tịnh.

2. Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu/Nguyên Hồng/ sáng tác 1938/ thể loại hồi kí/ PTBĐ tự sự)

* ND – NT chính:

   - Kể về chú bé Hồng có hoàn cảnh đáng thương: bố mất, mẹ bỏ đi, sống trong sự ghẻ lạnh của người cô họ nội; cuộc đối thoại của chú bé và bà cô tàn nhẫn; cuộc gặp gỡ cảm động giữa hai mẹ con chú bé.
   - Mạch cảm xúc tự nhiên, chân thực; hình tượng chú bé Hồng sinh động.
* Ý nghĩa: Tình mẫu tử là mạch nguồn tình cảm không bao giờ vôi trong tâm hoàn con người.
3. Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn/Ngô Tất Tố/ sáng tác 1939/ thể loại tiểu thuyết/ PTBĐ tự sự)

* ND – NT chính:

   - Kể về việc cai lệ và người nhà lí trưởng đến thúc sưu nhà chị Dậu, chị van xin khất, bọn chúng xông vào trói anh Dậu, chị Dậu vùng lên đánh chống trả.
   - Tình huống truyện kịch tính, xây dựng nhân vật chân thực, sinh động.

* Ý nghĩa: Phản ánh hiện thực về sức phản kháng mãnh liệt chống lại áp bức của những người nông dân hiền lành, chất phác.
4. Lão Hạc (Nam Cao/ sáng tác 1943/ thể loại truyện ngắn/ PTBĐ tự sự).

* ND – NT chính:

   - Kể về hiện thực cuộc sống khổ cực của lão Hạc, những việc làm và tấm lòng nhân hậu, cao cả của lão đối với con trai, với hàng xóm và với cậu “vàng”.
   - Miêu tả tâm lí nhân vật phức tạp, sinh động.
* Ý nghĩa: Văn bản thể hiện phẩm giá của người nông dân không thể bị hoen ố cho dù phải sống trong cảnh khốn cùng.

5. Cô bé bán diêm (An-đéc-xen/ nhà văn Đan Mạch/ thể loại truyện ngắn/ PTBĐ tự sự) 
* ND – NT chính:

   - Kể về một cô bé có hoàn cảnh bất hạnh, sống thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất, trong đêm giao thừa giá rét, đầu trần, chân đất, bụng đói, cô bé mò mẫm ngoài phố để bán diêm. Cô đã quẹt những que diêm và có những mộng tưởng đẹp. Cuối cùng cô bé đã chết cóng trong một xó tường.
   - Nghệ thuật đối lập, mộng tưởng xen với thực tại.
* Ý nghĩa: Thể hiện niềm thương cảm sâu sắc của nhà văn đối với những số phận bất hạnh.
6. Đánh nhau với côi xay gió (Trích Đôn Ki-hô-tê/ Xéc-van-tét/ nhà văn Tay Ban Nha/ thể loại tiểu thuyết/ PTBĐ tự sự)

* ND – NT chính:

   - Kể lại việc Đôn vì quá đam mê tiểu thuyết kiếm hiệp nen bị mắc bệnh hoang tưởng, giao chiến với những chiếc cối xay gió và thất bại.
   - Tương phản giữa hai hình tượng; giọng điệu phê phán, hài hước.
* Ý nghĩa: Kể câu chuyện về sự thất bại của Đôn Ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió, nhà văn chế giễu lí tưởng hiệp sĩ phiêu lưu, hão huyền, phê phá thói thực dụng thiển cận của con người trong đời sống xã hội. 

7. Chiếc lá cuối cùng (O Hen-ri/ nhà văn Mĩ/ thể loại truyện ngắn/ PTBĐ tự sự)

* ND – NT chính:

   - Kể về cuộc sống của những họa sĩ nghèo đầy tình yêu thương; nỗi tuyệt vọng của Giôn-xi, sự  hi sinh cao cả của cụ Bơ-men.
   - Nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần.
* Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật chân chính: 

+ Lá vẽ rất giống là thật.

+ Lá được vẽ trong điều kiện khó khăn.

+ Lá không chỉ được vẽ bằng bút lông, bột màu mà bằng cả tình thương bao la và lòng hi sinh cao thượng.
(Lá đã cứu sống Giônxi.

( Nghệ thuật chân chính là vì sự sống cho con người.

* Ý nghĩa văn bản: Chiếc lá cuối cùng là câu chuyện cảm động về tình yêu thương giữa những người nghệ sĩ nghèo. Qua đó, tác giả thể hiện quan niệm của mình về mục đích của sáng tạo nghệ thuật.
8. Hai cây phong (Trích Người thầy đầu tiên/ Ai-ma-tốp/ nhà văn Xô Viết/ thể loại truyện ngắn/ PTBĐ tự sự)

* ND – NT chính:

   - Những kỉ niệm tuổi thơ của nhân vật tôi về ngôi làng của mình có hai cây phong to, sừng sững ở đầu làng; lòng biết ơn thầy Đuy-sen đã mang niềm tin và hi vọng đến cho những đứa trẻ trong làng.
   - Ngòi bút đậm chất hội họa, nhiều liên tưởng; hai mạch kể lồng vào nhau.

* Ý nghĩa: Hai cây phong là biểu tượng của tình yêu quê hương sâu nặng gắn liền với những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ của người hoạ sĩ làng Ku-ku-reâu. 
9. Thông tin về Ngày Trái đất năm 2000 (VBND, PTBĐ thuyết minh) 
* ND – NT chính:

   - Vấn đề dặt ra: vấn đề ô nhiễm môi trường, cụ thể là tác hại của bao ni lông, kêu gọi “một ngày không sử dụng bao ni lông”. Với đặc tính không phân hủy, bao ni lông gây tác hại cho sức khỏe con người và cho môi trường sống.
   - Giải thích đơn giản, ngắn gọn; ngôn ngữ diễn đạt sáng rõ, chính xác, thuyết phục.
* Ý nghĩa: Nhận thức được tác dụng của một hành động nhỏ, có tính khả thi trong việc bảo vệ môi trường.

10. Ôn dịch, thuốc lá (Nguyễn Khắc Viện, VBND, PTBĐ thuyết minh, )
* ND- NT chính:

   - Bài viết trình bày những tác hại do thuốc lá gây ra: bệnh tật, tốn kém, tệ nạn xã hội. Dưa ra những biện pháp hạn chế việc hút thuốc lá. 
   - Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng sinh động; sử dụng thủ pháp so sánh để thuyết minh một cách thuyết phục.

* Ý nghĩa: Với những phân tích khoa học, tác giả đã chỉ ra tác hại của việc hút thuốc lá đối với đời sống con người, từ đó phê phán và kêu gọi mọi người ngăn ngừa tệ nạn hút thuốc lá.

11. Bài toán dân số (Thái An, VBND, PTBĐ thuyết minh)
* ND – NT chính:

   - Vấn dề dân số được đặt ra từ thời cổ đại qua câu chuyện kén rể của nhà thông thái và bài toán cổ. Bài viết chỉ ra việc gia tăng dân số nhanh và không đồng đều trên thế giới. Việc gia tăng dân số kìm hãm sự phát triển của đất nước, đời sống kém chất lượng. Kêu gọi mọi người có ý thức hạn chế việc gia  tăng dân số, “đó là con đường tồn tại hay không tồn tại của chính loài người”.

   - Lập luận chặt chẽ, ngôn ngử khoa học, giàu sức thuyết phục; thuyết minh bằng phương pháp so sánh, dùng số liệu...
* Ý nghĩa: Văn bản nêu lên vấn đề thời sự của đời sống hiện đại: Dân số và tương lai của dân tộc, nhân loại.

12. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (Phan Bội Châu/ trích Ngục trung thư, thơ chữ Hán/ sáng tác khi tác giả bị bắt giam ở Trung Quốc năm 1914).

* ND – NT chính:

   - Bài thơ nói lên hiện thực gian truân; phong thái ung dung, khí phách hiên ngang, bất khuất, bất chấp gian nguy, thử thách; ý chí, niềm tin và quan niệm còn sống là còn chiến đấu của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội  Châu.
   -  Ngôn ngữ, giọng điệu rắn rỏi, hào hùng, có sức lôi cuốn mạnh mẽ.
* Ý nghĩa: Vẻ đẹp và tư thế của người chí sĩ cách mạng Phan Bội  Châu trong hoản cảnh ngục tù.
13. Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh/ sáng tác khi tác năm 1908 khi tác giả bị bắt và đày ra Côn Đảo)
* ND – NT chính:

   - Bài thơ nói lên hiện thực lao động khổ sai cực nhọc trong chế độ nhà tù của thực dân Pháp ở Côn Đảo; thể hiện tầm vóc lớn lao, khí phách hiên ngang, lẫm liệt; niềm tin vào lí tưởng và ý chí chiến đấu sắt son của nhà cách mạng Phan Châu Trinh.

* Ý nghĩa: Nhà tù của đế quốc thực dân không thể khuất phục ý chí, nghị lực và niềm tin lí tưởng của người chí sĩ cách mạng .

14. Muốn làm thằng cuội (Tản Đà/ trích Khối tình con I/ sáng tác năm 1917)
* ND – NT chính: 

   -  Bài thơ thể hiện tâm trạng buồn chán vì hiện thực xã hội xấu xa; cái “ngông” của tác giả muốn thoát li thực tại, sống vui vẻ, hạnh phúc ở cung tăng với chị Hằng.

   - Giọng thơ hóm hỉnh, duyên dáng với ngôn ngữ giản dị, tự nhiên.
* Ý nghĩa: Văn bản thể hiện nỗi chán ghét thực tại tầm thường, khao khát vươn tới vẻ đẹp toàn thiện toàn mĩ của thiên nhiên.
PHẦN TIẾNG VIỆT 
I. TỪ:
1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ:

- Từ nghĩa rộng: phạm vi nghĩa của nó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ khác.

- Từ nghĩa hẹp: phạm vi nghĩa của nó được bao hàm trong phạm vi nghĩa của từ khác.

VD:                      động vật


           thú               chim                    cá               

2. Trường từ vựng: tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.
VD: Dụng cụ học tập: bút, thước, phấn, bảng,...

3. Từ tượng hình, từ tượng thanh: có công dụng gợi hình ảnh, âm thanh cụ thể, sinh động, có giá trị biểu cảm cao.

- Từ tượng hình: gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái. (VD: lom khom, rũ rượi,..)
- Từ tượng thanh: mô phỏng âm thanh. (VD: hu hu, soàn soạt,...)
4. Từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội:
- Từ ngữ địa phương: sử dụng ở một hoặc một số địa phương nhất định. (VD: bầm/mẹ, bắp/ngô...)

- Biệt ngữ xã hội: dùng  trong một tầng lớp xã hội nhất định. (VD: cây gậy, trúng tủ...)

5. Trợ từ, thán từ:
- Trợ từ: chuyên đi kèm với từ ngữ khác để nhấn mạnh ý của từ ngữ đó. (VD: Chính bạn An làm bể lọ hoa trên bàn.).

- Thán từ: là những từ để bộc lộ tình cảm, cảm xúc hay để gọi đáp; thường đứng ở đầu câu. Có khi tách ra thành câu đặc biệt. (VD: À! Thì ra lão đang nghĩ đến thằng con lão.).

6. Tình thái từ: được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, biểu thị sắc thái tình cảm của người nói; thường đứng ở cuối câu.

- Có 4 loại tình thái từ:

  + Tình thái từ nghi vấn: à, ư, hử, hả, chứ, chăng,...
  + Tình thái từ cầu khiến: đi, nào, với,...
  + Tình thái từ cảm thán: thay, sao,...

  + Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm: ạ, nhé, cơ, mà,...

    VD: Bạn chưa về à?

II. BIỆN PHÁP TU TỪ:

1. Nói quá: phóng đại mức độ, quy mô, tính chất nhằm nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm. (VD: Bàn tay ta làm nên tất cả / Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.).

2. Nói giảm nói tránh: diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự. (VD: Bác đã đi rồi sao Bác ơi!).
III. CÂU:

1. Đặc điểm của câu ghép: hai cụm C – V trở lên, không bao chứa nhau.

    VD: Mẹ đi làm, tôi đi học.

2. Cách nối các vế câu:
- Dùng từ nối: quan hệ từ, cặp quan hệ từ, cặp phó từ, đại từ, chỉ từ.

    VD: Tôi đến trễ nên tôi chịu phạt. (quan hệ từ)

            Vì trời mưa nên nó nghỉ học. (cặp quan hệ từ)

            Trời càng mưa to đường càng lầy lội. (cặp phó từ)

            Tôi cố làm bao nhiêu nó phá đi bấy nhiêu. (cặp đại từ)

- Không dùng từ nối: dấu phẩy, chấm phẩy, hai chấm.

3. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu:
    Các vế câu có mối quan hệ ý nghĩa chặt chẽ, thường gặp những kiểu quan hệ ý nghĩa sau:

+ Quan hệ nguyên nhân – kết quả.               + Quan hệ điều kiện

+ Quan hệ giải thích                                     + Quan hệ tăng tiến

+ Quan hệ đồng thời                                     + Quan hệ bổ sung

+ Quan hệ lựa chọn                                      + Quan hệ tương phản

             + Quan hệ tiếp nối                                        + Quan hệ mục đích

    VD: Mình đọc hay tôi đọc? (Quan hệ lựa chọn)

IV. DẤU CÂU:

1. Dấu ngoặc đơn: đánh dấu thành phần chú thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm).
    VD: Phan Bội Châu (1867 – 1940) là một nhà yêu nước, nhà cách mạng  lớn của dân tộc ta.
2. Dấu hai chấm: đánh dấu phần giải thích, thuyết minh,; báo trước lời dẫn trực tiếp, lời đối thoại.

    VD: Người xưa có câu: “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng”.
3. Dấu ngoặc kép: đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp; đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt, có hàm ý mỉa mai; đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo,...

    VD: Nhìn từ xa, cầu Long Biên như một dải lụa vắt ngang sông Hồng, nhưng thực ra “dải lụa” ấy nặng tới 17 nghìn tấn!

PHẦN TẬP LÀM VĂN

I. VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM: DÀN BÀI CHUNG:
    1. Mở bài: 

      Giới thiệu sự việc, nhân vật, tình huống xảy ra câu chuyện. 

    2. Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện theo một trình tự nhất định.

       - Về thời gian, địa điểm, nơi chốn

       - Những tình tiết trong của câu chuyện

       - Khi kể lưu ý kết hợp miêu tả về con người, sự việc, cảnh vật có liên quan; kết hợp biểu cảm bằng cách thể hiện tình cảm, thái độ của mình trước sự việc và con người được miêu tả.
    3. Kết bài:

       Nêu kết cục và cảm nghĩ của mình.
II. VĂN THUYẾT MINH: DÀN BÀI CHUNG:

    1. Mở bài: 

       Giới thiệu đối tượng thuyết minh: 
    2. Thân bài: trình bày lần lượt:
      - Cấu tạo (hình dáng, từng bộ phận, chất liệu,...)

      - Lợi ích (có thể nêu công dụng, giá trị kinh tế, văn hóa,...)
    3. Kết bài: 

       Bày tỏ thái độ đối với đối tượng đó.

III. MỘT SỐ DÀN BÀI THAM KHẢO 
“Thuyết minh về tác hại của việc chơi game đối với học sinh hiện nay”
1. Mở bài: Trình bày khái quát về tác hại của trò chơi game đối với học sinh hiện nay. 
2. Thân bài : Thuyết minh về các  tác hại của việc chơi game đối với học sinh. đ 

   - Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân.

   - Ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập.

   - Mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc

   - Là nguyên nhân cơ bản dẫn đến các tệ nạn xã hội …

3. Kết bài : Cảm nghĩ, thái độ của bản thân về việc chơi game.
“Bàn về tác hại của việc hút thuốc lá riêng đối với học sinh”

1. Mở bài : Giới thiệu được luận điểm tác hại của thuốc lá đối với học sinh ( O,75 đ )

2. Thân bài : Nêu tác hại của thuốc lá về các mặt :

- Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ bản thân.

- Ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng.

- Ảnh hưởng đến kinh tế gia đình

- Dễ dàng dẫn đến các tệ nạn xã hội.

3. Kết bài : Khẳng định lại tác hại của thuốc lá đối với học sinh và mọi người 

Viết bài văn thuyết minh về lợi ích của việc trồng cây gây rừng.

1. Mở bài : Giới thiệu ý nghĩa to lớn của cây xanh đối với đời sống con người .

2. Thân bài :

   -Phê phán hiện tượng tàn phá cây xanh và khai thác rừng bừa bãi.

   -Khẳng định ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng; của phong trào xanh – sạch – đẹp.

3. Kết bài : Nêu được suy nghĩ, cảm tưởng và ý thức trách nhiệm của mình trong việc trồng cây gây rừng .

Thuyết minh về một loại hoa mà em yêu thích
1. Mở bài : Giới thiệu được tên loài hoa mà em yêu thích

2. Thân bài : Thuyết minh về đặc điểm, tính chất của hoa

   -Nêu được những đặc điểm nổi bật : nguồn gốc, thân, lá, nụ, hoa … 

   -Nêu được vai trò và tác dụng của hoa : làm cảnh, trang trí, tác dụng khác … 

3. Kết bài : Cảm nghĩ về loài hoa em yêu thích
Thuyết minh về cây bút bi hoặc bút máy

1. Mở bài: Giới thiệu và nói về công dụng của bút

2. Thân bài: 

   - Trình bày lịch sử ra đời: từ năm nào, ở đâu, do ai phát minh,…?
   - Miêu tả hình dáng chung   

   - Trình bày cấu tạo của bút
       + Cấu tạo bên ngoài

       + Cấu tạo bên trong

   - Trình bày cách sử dụng

   - Trình bày cách bảo quản

3. Kết bài: Nêu suy nghĩ về vai trò, tác dụng của bút trong cuộc sống.

Hãy kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến bố mẹ đau lòng.

a/. Mở bài: 

- Giới thiệu khái quát việc mắc khuyết điểm của em:

+ Khuyết điểm gì?

+ Hậu quả ra sao?


- Sự việc đó đã khiến bố mẹ rất buồn.

b/. Thân bài:


- Kể chi tiết sự việc xảy ra, theo trình tự từ đầu đến cuối.


- Thái độ của bố mẹ.


- Cảm giác của em trước thái độ của bố mẹ.

c/. Kết luận:


- Rút ra bài học cho bản thân qua lần em mắc khuyết điểm đó.

Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy (cô) giáo buồn lòng.

1. Mở bài:  - Giới thiệu sự việc, tình huống xảy ra câu chuyện.

   2. Thân bài: 

      - Đó là khi nào? Ở đâu? Em đã phạm lỗi gì? Chuyện xảy ra như thế nào?

      - Miêu tả sự việc xảy ra, hình ảnh thầy, cô giáo trong và sau khi em phạm lỗi (nét mặt, cử chỉ, lời nói, thái độ…).

     - Những tình cảm và suy nghĩ của em khi sự việc sảy ra và sau sự việc ấy (lo lắng, ân hận, buồn phiền,…).

   3. Kết bài: 

     - Cảm nghĩ của em.

     - Lời hứa hẹn.

     - Khuyên nhủ các bạn.


Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ khi em còn học dưới mái trường Tiểu học.
1. Mở bài: (1,5 điểm)

· Giới thiệu về kỉ niệm đó: kỉ niệm gì, kỉ niệm với ai, ở đâu?.

2. Thân bài: (3 điểm)

· Kể về kỉ niệm: 

+ Diễn biến câu chuyện.

+ Kết thúc câu chuyện.

· Ý nghĩa của kỉ niệm đáng nhớ đó.

3. Kết bài: (1,5 điểm)

Nêu cảm nghĩ của em về kỉ niệm đáng nhớ đó.

Kể về một thầy (cô giáo) mà em quý mến.

1. Mở bài: (2đ)- Giới thiệu nhân vật thầy (cô)(Trong trường hợp: ở trường em).

2. Thân bài: (6đ)

- Thầy tận tuỵ với HS

+ Dạy học nhiệt tình.

+ Chăm sóc từng HS.

- Thầy giúp đỡ các bạn HS nghèo.

+ Giúp bút mực, sách vở.

+ Vận động mọi người giúp đỡ.

- Sở thích của thầy.

+ Đọc sách.

+ Trồng cây kiểng.

3. Kết bài: (2đ)

- Nêu tình cảm, ý nghĩa của em về thầy (cô giáo).
Kể về kỉ niệm với một người bạn thân.
* Mở bài: Giới thiệu người bạn, kỉ niệm.

* Thân bài: Kể về kỉ niệm:

- Ở đâu, lúc nào, với ai? (thời gian, hoàn cảnh, nhân vật...)

- Mở đầu, diễn biến, kết quả?

- Điều gì khiến em xúc động? xúc động như thế nào? (miêu tả các biểu hiện)

* Kết bài: Suy nghĩ về kỉ niệm đó.
Tuần 6

ND: 18/09/2011


ÔN TẬP BÀI 6:

Văn bản: CÔ BÉ BÁN DIÊM

Tiếng việt: TRỢ TỪ, THÁN TỪ

Tập làm văn: MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

I. Văn bản: CÔ BÉ BÁN DIÊM 

1. Tác giả - tác phẩm:

    - Tác giả: An-đéc-xen (1805 – 1875), là nhà văn người Đan Mạch, chuyên viết truyện cho thiếu nhi. Truyện của ông đem đến cho người đọc niểm tin và lòng yêu thương đối với con người.

    - Tác phẩm: Truyện Cô bé bán diêm kể về một bé gái, nhà nghèo, mồ côi mẹ, bố bắt đi bán diêm để kiếm sống. đoạn trích này kể lại vào một đêm giao thừa, trời rét mướt, em không bán được que diêm nào. Em đã quẹt những que diêm và thấy những mộng tưởng đầy ắp sung sướng, hạnh phúc. Cuối cùng em đã chết trong một xó tường ngoài phố.
2. Số phận của em bé bán diêm: 

    - Bất hạnh:

      + Mồ côi mẹ, nghèo đói, thiếu tình thương, bố thì thô bạo, phải tự kiếm sống.

      + Trời đông rét buốt, em đầu trần chân đất, lang thang ngoài phố trong đêm giao thừa.

    - Nghệ thuật tương phản làm nổi bật tình cảnh tội nghiệp của em bé.

3. Cái chết thương tâm của em bé:

    - Hình ảnh thương tâm: ở một xó tường, thi thể một em bé nằm co ro, chết vì đói và rét; mọi người qua đường hửng hờ với cái xác ấy.

    - Nhà văn thông cảm và yêu thương em nên đã tả thi thể của em với đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cưới; hình dung ra cảnh huy hoàng: hai bà cháu cùng bay lên trời.

4. Ý nghĩa văn bản:

    - Thể hiện niềm thương cảm sâu sắc của nhà văn đối với những số phận bất hạnh.

5. Bài tập: Tại sao trong câu chuyện, hình ảnh người bà được nhắc đế nhiều nhất trong suy nghĩ của em bé?
           Gợi ý:

    - Một người nhân hậu.

    - Thực sự yêu thương em.

            (HS tự tìm nhữ hình ãnh về bà hiện lên trong tâm trí em bé).

II. Tiếng việt: TRỢ TỪ, THÁN TỪ

1. Khái niệm trợ  từ, thán từ?

    - HS phát biểu khái niệm – ghi nhớ (SGK/69, 70).

    - HS cho ví dụ đặt câu có trợ từ, thán từ.

2. Bài tập:

    - Viết đoạn văn miêu tả cảnh trường em, trong đó có ít nhất ba trợ từ, thán từ.

    - GV hướng dẫn cách viết, HS viết , trình bày, GV nhận xét, sửa chữa.

III. Tập làm văn: MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

1. Lí thuyết:

    - HS ôn lại 

    - Thế nào là yếu tố miêu tả, yếu tố biểu cảm?

    - Yếu tố miêu tả, yếu tố biểu cảm có tác dụng như  thế nào trong văn bản tự sự?

    - Yếu tố miêu tả, yếu tố biểu cảm được đưa vào bài văn tự sự như thế nào?

          (HS trả lời – ghi nhớ - SGK/74)

2. Bài tập thực hành:

Kể lại cuộc gặp gỡ của em với một người thân (hoặc người bạn).

    - GV hướng dẫn:

     + Tình huống như thế nào?

     + Từ xa thấy người thân như thế nào?

     + Lại gần thấy sao? (tả hình dáng, mái tóc, khuôn mặt, quần áo,…)

     + Kể hành động của mình với người thân.

     + Những biểu hiện tình cảm của hai người sau khi gặp như thế nào? (Vui mừng, xúc động, ngôn ngữ, hành động, lời nói, cử chỉ, nét mặt,…)
    - HS viết đoạn văn, trình bày, GV nhận xét.

Tuần 7

ND: 27/9/2011
ÔN TẬP BÀI 7:

Văn bản: ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ 
Tiếng việt: TÌNH THÁI TỪ

Tập làm văn: MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

I. Văn bản: ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ 

1. Tác giả - tác phẩm:

    - Tác giả: (hs xem phần tóm tắt về tác giả trong SGK/78)

    - Tác phẩm: (hs xem phần tóm tắt tác phẩm trong SGK/78)
2. Cặp nhân vật bất hủ:

    - Đôn Ki-hoâ-teâ là người có khát vọng và lí tưởng cao đẹp, dũng cảm và cao thượng nhưng hoang tưởng

    - Xanchô là người tỉnh táo nhưng thực dụng

    - Cặp nhân vật đối lập nhưng lại bổ sung làm rõ tính cách cho nhau.
3. Nghệ thuật đặc sắc:

    - Nghệ thuật kể chuyện tô đậm sự tương phản giữa hai hình tượng nhân vật.

    - Có giọng điệu phê phán, hài hước.

4. Ý nghĩa văn bản:

    - Kể câu chuyện về sự thất bại của Đôn Ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió, nhà văn chế giễu lí tưởng hiệp sĩ phiêu lưu, hão huyền, phê phá thói thực dụng thiển cận của con người trong đời sống xã hội. 

5. Bài tập: Tại sao trong câu chuyện, hình ảnh người bà được nhắc đế nhiều nhất trong suy nghĩ của em bé?

           Gợi ý:

    - Một người nhân hậu.

    - Thực sự yêu thương em.

            (HS tự tìm nhữ hình ãnh về bà hiện lên trong tâm trí em bé).

II. Tiếng việt: TÌNH THÁI TỪ

1. Khái niệm tình thái từ?

    - HS phát biểu khái niệm – ghi nhớ (SGK/81).

    - HS cho ví dụ đặt câu có tình thái từ.

    - Cho HS làm một số BT nhanh: 

       * Xác định tình thái từ trong các câu sau:


Anh ñi ñi!


Sao mà lắm thế cơ chứ?


Chị đã nói thế ư?
       * Hãy dùng tình thái từ để thay đổi sắc thái ý nghĩa câu trên.


Nam học bài à?


Nam học bài nhé!



Nam học bài ư?

       * Các câu sau, câu nào không sử dụng tình thái từ ?



A. Những tên khổng lồ nào cơ?


B. Tôi đã chẳng bảo ngài phải cẩn thận đấy ư!


C. Giúp tôi với, lạy chúa.


(D). Nếu vậy, tôi chẳng biết trả lời ra sao.
2. Bài tập:

    - Viết đoạn văn: xây dựng đoạn hội thoại, trong đó có một số tình thái từ. 

    - GV hướng dẫn cách viết, HS viết , trình bày, GV nhận xét, sửa chữa.

III. Tập làm văn: MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

1. Lí thuyết:

    - HS ôn lại 

    - Thế nào là yếu tố miêu tả, yếu tố biểu cảm?

    - Yếu tố miêu tả, yếu tố biểu cảm có tác dụng như  thế nào trong văn bản tự sự?

    - Yếu tố miêu tả, yếu tố biểu cảm được đưa vào bài văn tự sự như thế nào?

          (HS trả lời – ghi nhớ - SGK/74)

2. Bài tập thực hành:

Kể lại cuộc gặp gỡ của em với một người thân (hoặc người bạn).

    - GV hướng dẫn:

     + Tình huống như thế nào?

     + Từ xa thấy người thân như thế nào?

     + Lại gần thấy sao? (tả hình dáng, mái tóc, khuôn mặt, quần áo,…)

     + Kể hành động của mình với người thân.

     + Những biểu hiện tình cảm của hai người sau khi gặp như thế nào? (Vui mừng, xúc động, ngôn ngữ, hành động, lời nói, cử chỉ, nét mặt,…)
    - HS viết đoạn văn, trình bày, GV nhận xét.

Tuần 9
ND: 11/10/2011


ÔN TẬP BÀI 9:

Văn bản: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Tiếng việt: TỪ ĐỊA PHƯƠNG

Tập làm văn: LẬP DÀN Ý TRONG BÀI VĂN TỰ SỰ 

CÓ KẾT HỢP MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM

I. Văn bản: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

1. Tác giả - tác phẩm:

    - Tác giả: Xem SGK/89

    - Tác phẩm: Xem SGK/89

2. Cảnh ngộ và tâm trạng của Giôn - xi: 

    - Hoạ sĩ  nghèo.

    - Bệnh tật rất nặng.

    - Cuộc sống bế tắc và tuyệt vọng.

3. Hình tượng người nghệ sĩ giàu tình yêu thương:

       * Nhân vật Xiu:

    - Hoạ sĩ nghèo.

    - Tận tình, chu đáo chăm sóc và lo lắng cho Giôn-xi.

      * Nhân vật Bơ-men:

    - Cụ hiền từ, nhân hậu, có lòng thương người, cao thượng, quên mình vì người khác. 

    - Tình cảm dành cho giôn-xi thật cảm động: cụ không quản mưa lạnh, vẽ chiếc lá để nhen lên niềm tin, niềm hi vọng và nghị lực sống cho Giôn-xi.

4. Ý nghĩa:

       Chiếc lá cuối cùng là câu chuyện cảm động về tình yêu thương giữa những người nghệ sĩ nghèo. Qua đó, tác giả thể hiện quan niệm của mình về mục đích của sáng tạo nghệ thuật.
5. Bài tập: Tại sao nói chiếc lá cuối cùng là một liệt tác?
           Gợi ý:

    - Lá vẽ rất giống là thật.
    - Lá được vẽ trong điều kiện khó khăn.
    - Lá không chỉ được vẽ bằng bút lông, bột màu mà bằng cả tình thương bao la và lòng hi sinh cao thượng.
        (Lá đã cứu sống Giônxi.

        ( Nghệ thuật chân chính là vì sự sống cho con người.
            (HS viết đoạn văn phân tích ý nghĩa hình ảnh chiếc lá cuối cùng của cụ Bơ-men vẽ).

II. Tiếng việt: TỪ ĐỊA PHƯƠNG 
1. Khái niệm tư địa phương?
    - HS phát biểu khái niệm – ghi nhớ (SGK/56).

    - HS cho ví dụ đặt câu có từ địa phương.

2. Bài tập:

    - Viết đoạn văn miêu tả kết hợp với biểu cảm cảnh sum vầy của gia đình em, trong đó có sử dung những từ địa phương  để xưng hô với nhau.
    - GV hướng dẫn cách viết, HS viết , trình bày, GV nhận xét, sửa chữa.

III. Tập làm văn: LẬP DÀN Ý TRONG BÀI VĂN TỰ SỰ CÓ KẾT HỢP MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM
1. Lí thuyết:

    - HS ôn lại: (SGK/95)
    - Bố cục bài văn tự sự gồm mấy phần?

    - Dàn ý của nó có những phần nào? Trình bày cụ thể cách lập dàn ý của bài văn tự sự có kết hợp với miêu tả và biểu cảm?

          (HS trả lời – ghi nhớ - SGK/74)

2. Bài tập thực hành:

            “Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy (cô giáo) buồn lòng”.

      GV hướng dẫn, HS lập dàn ý:
     1. Mở bài: 

         - Giới thiệu sự việc, tình huống xảy ra câu chuyện.

     2. Thân bài: 

         - Đó là khi nào? Ở đâu? Em đã phạm lỗi gì? Chuyện xảy ra như thế nào?

         - Miêu tả sự việc xảy ra, hình ảnh thầy, cô giáo trong và sau khi em phạm lỗi (nét mặt, cử chỉ, lời nói, thái độ…).

         - Những tình cảm và suy nghĩ của em khi sự việc sảy ra và sau sự việc ấy (lo lắng, ân hận, buồn phiền,…).

     3. Kết bài: 

       - Cảm nghĩ của em.

       - Lời hứa hẹn.

       - Khuyên nhủ các bạn.
* Lưu ý cho học sinh lồng các yếu tố miêu tả và biểu cảm vào bài văn tự sự.
* HS lập dàn bài xong, cho HS viết bài văn, viết từng phần, đoạn, sau đó về nhà viết hoàn chỉnh bài văn. GV kiểm tra , nhận xét, đánh giá.

Tuần 11
Ngày dạy:                                                             ÔN TẬP BÀI 10:
            Văn bản: ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM

            THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000

            Tiếng việt: NÓI QUÁ, NÓI GIẢM NÓI TRÁNH

I. Văn bản: 

1. Ôn tập truyện kí Việt Nam.

a. Hệ thống các văn bản:

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Tôi đi học.

(Thanh Tịnh)

2. Trong lòng mẹ. (Nguyên  Hồng)

3. Tức nước vỡ bờ. (Ngô Tất Tố).

4. Lão Hạc (Nam Cao).
	Truyện ngắn

Hồi kí.

Tiểu thuyết.

Truyện ngắn.
	 Tự sự xen trữ tình.

Tự sự xen trữ tình.

Tự sự.

Tự sự xen trữ tình.
	 Kỉ niệm trong sáng về ngày đầu tiên đến trường.

Nỗi đau cay đắng tủi cực, tình yêu thương mẹ sâu sắc.

Vạch trần bộ mặt tàn ác, bất 

nhân của XHPK, vẻ đẹp tâm hồn, sức phản kháng tiềm tàng của người PN nông thôn VN.
Số phận cùng khổ của người nông dân cùng phẩm chất cao quý của họ.
	 Tự sự – miêu tả – biểu cạm – rung động tinh tế.

Văn hồi kí chân thực, cảm động.

Khắc họa nhân vật, miêu tả chân thực sinh động.

Miêu tả tâm lí nhân vật, cách kể chuyện sâu sắc.


b. Điểm giống và khác nhau về  ND – NT của các truyện kí Việt Nam:

* Giống:

- Đều là văn tự sự, truyện kí hiện đại.

- Đều viết về con người và đời sống đương thời, đi sâu miêu tả số phận của con người bị vùi dập.

- Đều hứa chan tình nhân đạo.

- Lối viết chân thực, gần gũi với đời sống.

* Khác:

- Thể loại:

+ Hồi kí.

+ Tiểu thuyết.

+ Truyện ngắn.
2. Văn bản: Thông tin về ngày trái đất năn 2000.
a. Vấn đề:

Từ hàng triệu năm nay, loài người đã xuất hiện trên Trái Đất. Chúng ta được đất nuôi dưỡng, được hít thở bầu không khí trong lành,... Có thể nói, con người đã được hưởng lợi rất nhiều từ thiên nhiên, môi trường. Tuy nhiên, nhiều người không ý thức được rằng: rất nhiều những vật dụng phế thải của chúng ta đang dần dần huỷ hoại tự nhiên, đầu độc và làm ô nhiễm môi trường sống của chính chúng ta.

Hãy bảo vệ ngôi nhà chung, bảo vệ Trái Đất thân yêu - lời kêu gọi đó đã được cả thế giới hưởng ứng, và ngày 22 tháng 4 hàng năm đã trở thành Ngày Trái Đất. Văn bản này được soạn thảo nhân dịp Việt Nam tham gia chương trình nói trên. Thông tin về ngày Trái Đất đã được thu hẹp, thể hiện tập trung trong chủ đề: "Một ngày không sử dụng bao bì ni lông".

b. Đại ý:

Vận động "Một ngày không sử dụng bao bì ni lon" nhưng mục đích chính của bài viết là kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng cách hạn chế sử dụng đến mức tối đa các bao bì ni lông - một cách thiết thực để chúng ta tham gia hưởng ứng Ngày Trái Đất.

      c. Giá trị tác phẩm:
Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 là văn bản được soạn thảo nhân lần đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất nhằm kêu gọi mọi người quan tâm đến bảo vệ môi trường nói chung và ý thức về tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông nói riêng trong sinh hoạt hàng ngày.

Về bố cục, văn bản này gồm ba phần: phần thứ nhất (từ đầu đến... "chủ đề Một ngày không sử dụng bao bì ni lông"), trình bày nguyên nhân ra đời của thông điệp Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000; phần thứ hai (từ "Như chúng ta đã biết..." đến "... « nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường"), phân tích tác hại và đưa ra những giải pháp cho vấn đề sử dụng bao bì ni lông; phần thứ ba (từ "Mọi người hãy..." cho đến hết), kêu gọi mọi người hãy quan tâm hành động vì môi trường bằng việc làm cụ thể: "Một ngày không dùng bao bì ni lông". Ba phần này tương ứng với một trình tự của một lô gích cấu trúc văn bản (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và kết thúc vấn đề) phù hợp với mục đích của một văn bản thuyết minh để kêu gọi, tuyên truyền.

Trọng tâm thông điệp của văn bản này là phần thứ hai. ở phần này, các nguyên nhân khiến cho việc dùng bao bì ni lông có thể gây nguy hại đến môi trường được đưa ra phân tích, làm cơ sở đề xuất những giải pháp khả thi. Nguyên nhân chính khiến cho việc dùng bao bì ni lông có thể gây nguy hại đến môi trường là "tính không phân huỷ của pla-xtích". Xung quanh đặc tính của loại rác thải này là hàng loạt các khả năng nguy hại đến môi trường mà văn bản đã chỉ ra. Thêm nữa, trực tiếp hoặc gián tiếp ni lông có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người (nguyên nhân của những căn bệnh hiểm nghèo: ngộ độc, ung thư, dị tật bẩm sinh,...). Như vậy, vấn đề "chúng ta cần phải" làm để giảm thiểu các khả năng nguy hại do sử dụng bao bì ni lông trở nên bức thiết. Bốn giải pháp mà văn bản đưa ra đã căn cứ trên tình hình thực tế, từ bản chất khoa học của vấn đề vừa thuyết minh, nên tỏ ra thuyết phục và có tính khả thi cao. Từ "vì vậy" có vai trò rất quan trọng trong lập luận của toàn văn bản, góp phần đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa các đoạn. Những giải pháp cụ thể ở đây (tuy chưa giải quyết được tận gốc song đó là vấn đề nan giải đối với cả thế giới chứ không chỉ riêng chúng ta) nhằm hạn chế việc dùng bao bì ni lông. Tính khả thi của các giải pháp này là điều kiện để văn bản đưa ra lời kêu gọi ở phần thứ ba.

Nội dung kêu gọi giản dị, không "đao to búa lớn" nhưng thiết thực, và vì thế, có hiệu quả tác động rõ rệt. Hành động kêu gọi "Một ngày không dùng bao bì ni lông" sẽ khiến mọi người nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ sự trong sạch của môi trường. Làm điều đó cũng vì chính cuộc sống của chúng ta.
II. Tiếng Việt: NÓI QUÁ, NÓI GIẢM NÓI TRÁNH

1. Khái niệm biện pháp tu từ nói quá, nói giảm, nói tránh. (SGK)

2. Bài tập:

       Cho HS đặt câu, viết đoạn văn có biện pháp tu từ nói quá, nói giảm, nói tránh.

Tuần 12
Ngày dạy: 01/11/2011
ÔN TẬP BÀI 11, 12:

Văn bản: ÔN DỊCH THUỐC LÁ

Tiếng việt: CÂU GHÉP

Tập làm văn: VĂN THUYẾT MINH
I. Văn bản: ÔN DỊCH THUỐC LÁ

1. Vấn đề:

"Hút thuốc lá là có hại cho sức khoẻ". Thông điệp ấy được ghi trên hầu hết các vỏ bao thuốc lá, những người hút thuốc lá đều biết nhưng không phải ai cũng ý thức được tác hại nhiều mặt của thuốc lá đối với cộng đồng.

2. Đại ý:

Với một tiêu đề ấn tượng, một hệ thống luận điểm, luận cứ xác đáng, các dẫn chứng giàu sức thuyết phục, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã chỉ rõ tác hại ghê gớm của thuốc lá đối với cuộc sống con người. Cụ thể là:

( Khói thuốc lá tàn phá sức khoẻ, không chỉ với người nghiện mà còn với cả những người xung quanh. Tóm lại, thuốc lá làm suy giảm sức khoẻ cộng đồng.

( Nghiện thuốc là làm thiệt hại đáng kể về kinh tế của người nghiện nói riêng và xã hội nói chung...
       3. Giá trị tác phẩm:
Nạn nghiện thuốc đang ngày càng trở thành mối lo của loài người. Tác hại của việc hút thuốc lá được cảnh báo thường xuyên, dưới mọi hình thức thông tin trong cộng đồng. Hút thuốc lá ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của con người, lấy dần đi cái vốn quý, là nền tảng cho tiến bộ xã hội. Có thể nói đến một thảm hoạ, một thứ ôn dịch nguy hiểm đe doạ đời sống của tất cả chúng ta; mà, nếu như không ngăn chặn và đẩy lùi ngay thì nó gây ra những hậu quả khôn lường. 

Ngay từ nhan đề của văn bản: Ôn dịch, thuốc lá đã cho thấy tính chất nghiêm trọng và bức xúc của vấn đề. Thuốc lá ở đây là nói đến tệ nghiện thuốc lá. Nó được ví một cách rất thoả đáng với ôn dịch, xem như một thứ bệnh nguy hiểm đến tính mạng của con người và rất dễ lây lan. Hơn nữa, từ ôn dịch còn mang sắc thái biểu cảm giống như trong cụm: "đồ ôn dịch " thể hiện sự căm ghét, ghê tởm. Dấu phẩy ở giữa hai từ càng làm tăng giá trị biểu cảm ấy mà với những cách diễn đạt đồng nghĩa không có được. (Ôn dịch thuốc lá hoặc thuốc lá là một loại ôn dịch). Nghiện thuốc lá được nói đến trong một cảnh báo gay gắt, đến mức nó đáng trở thành một đối tượng để nguyền rủa.

Có thể hình dung bố cục của bài viết này theo bốn phần. Phần thứ nhất (từ đầu cho đến "nặng hơn cả AIDS"), tác giả nêu vấn đề đồng thời với nhận định về tầm quan trọng và tính nghiêm trọng của vấn đề: "Ôn dịch thuốc lá đe doạ sức khoẻ và tính mạng loài người còn nặng hơn cả AIDS".

Tác giả bắt đầu phần thứ hai bằng cách dẫn lời Trần Hưng Đạo bàn về cách đánh giặc (từ "Ngày trước"... cho đến "tổn hao sức khoẻ"). So sánh việc chống hút thuốc lá với đánh giặc ngoại xâm, tác giả đã tạo ra một ấn tượng mạnh trước khi tiến hành phân tích y học về tác hại của thuốc lá. Những kết quả nghiên cứu của y học trở thành hệ thống luận cứ rõ ràng, thuyết phục tuyệt đối. Thuốc lá gặm nhấm sức khoẻ của con người tựa như tằm ăn dâu. Nguy hiểm, đáng sợ hơn, sự gặm nhấm của thuốc lá lại vô hình, không nhìn thấy ngay được. Chỉ có hậu quả của nó, những căn bệnh hiểm nghèo là sờ sờ trước mắt chúng ta. Và, không chỉ có thế, tác giả tiến hành phân tích cả những ảnh hưởng thiệt hại của thuốc lá đến đời sống kinh tế của con người, dù chỉ là bệnh viêm phế quản...
Từ những tác hại trực tiếp đến sức khoẻ của con người, của người hút thuốc lá, đến phần ba (Từ "Có người bảo" đến "con đường phạm pháp"). Tác giả đặt ra vấn đề mang tính xã hội. Bằng giả định: "Có người bảo: Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi!", tác giả tiến tới lập luận về tác hại của thuốc lá đối với cả những người không hề hút thuốc lá. Phủ nhận nhận định trong giả định, chứng cứ khoa học cho thấy hút thuốc lá chủ động và hút thuốc lá bị động đều dẫn đến nguy hại cho sức khoẻ. Chống hút thuốc lá không còn là vấn đề chỉ của riêng cá nhân mà, vì nó trực tiếp làm hại cả cộng đồng, cho nên, chống thuốc lá là việc của toàn xã hội.

Mở rộng vấn đề sang các nước Âu - Mĩ để quay trở lại nhìn nhận công việc chống hút thuốc lá ở Việt Nam được rõ hơn. ở phần bốn, trước khi thốt lên lời bình luận thay lời kết: "Nghĩ đến mà kinh! Đã đến lúc mọi người phải đứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch này", tác giả của bài viết tỏ ra thực sự lo ngại cho sức khoẻ cộng đồng. Ta thấy nổi lên hai vấn đề trăn trở: nước ta nghèo, thu nhập thấp nhưng chi phí cho thuốc lá lại chẳng thua kém gì các nước giàu; và, ở chính các nước phát triển ấy người ta đang bài trừ thuốc lá quyết liệt hơn chúng ta. Từ cảnh báo về tác hại của thuốc lá, tác giả đặt ra lời cảnh báo về thực trạng việc chống hút thuốc. Lập luận kết song lại mở.

Ôn dịch, thuốc lá là một văn bản nghị luận khoa học sắc sảo, nghệ thuật lập luận và thuyết minh đạt đến một trình độ điêu luyện. Vì thế nó mang tính thuyết phục cao, truyền tải được ở mức tối ưu thông điệp chống nạn bệnh hút thuốc lá.

II. Tiếng việt: CÂU GHÉP

   1. Khái niệm: (SGK/112)

    - Tìm và phân tích cấu trúc câu ghép:

     a. Mèo chạy.
     b. Mèo chạy làm đổ lọ hoa.

     c. Mèo chạy, lọ hoa đổ.

    - HS tự viết câu ghép.

   2. Cách nối các vế câu trong câu ghép: (SGK/112)

    - Chỉ ra cách nối các vế câu trong câu ghép:

     a. Thân cọ vút thẳng trời hai ba chục mét, gió bão không thể quật ngã.

     b. Vì Thủy Tinh đến sau nên Thủy Tinh không lấy được Mị Nương làm vợ.

     c. Nó không những học giỏi mà nó còn lao động giỏi.

     d. Mọi người bổng im bặt: chủ tọa bắt đầu phát biểu.

     e. Trời càng mưa to đường càng nhập nước.

     f. Nước sông dâng lên bao nhiêu, Sơn Tinh dời núi cao lên bấy nhiêu.

    - Đặt câu với các cặp từ: vừa...vừa; để...thì; vừa mới...đã; nào...ấy; nếu...thì.

   3. Quan hệ nghĩa giữa các vế trong câu ghép:

      Có một số kiểu quan hệ nghĩa thường gặp sau: nguyên nhân – hệ quả, điều kiện, tương phản, mục đích, tăng tiến, lựa chọn, bổ sung, tiếp nối, đồng thời, giải thích.

        (HS đưa ví dụ từng kiểu quan hệ ý nghĩa)
    - Tìm quan hệ ý nghĩa trong các câu sau:

     a. Trời chưa sáng nó đã dậy.

     b. Tôi vừa nói nó đã khóc.

     c. Tôi đang ăn nó đã đứng dậy.
    - Phân tích cấu trúc và tìm quan hệ ý nghiã trong câu ghép sau:

        Ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên láng đó về sau gọi là làng cháy.

III. Tập làm văn:

   1. Khái niệm văn thuyết minh: (SGK/117)

   2. Đặc điểm chung của văn thuyết minh: (SGK/117)

   3. Phương pháp thuyết minh: (SGK/126)

   4. Luyện tập:

      Vận dụng một số phương pháp thuyết minh để viết một đoạn văn thuyết minh giới thiệu một danh lam thắng cảnh mà em biết (hoặc giới thiệu về một đồ vật quen thuộc với em).

Tuần 13

Ngày dạy: 08/11/2011


ÔN TẬP BÀI 12:

Tiếng việt: CÂU GHÉP

Tập làm văn: PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH

I. Tiếng việt: CÂU GHÉP

   1. Khái niệm: (SGK/112)

    - Tìm và phân tích cấu trúc câu ghép:

     a. Mèo chạy.

     b. Mèo chạy làm đổ lọ hoa.

     c. Mèo chạy, lọ hoa đổ.

    - HS tự viết câu ghép.

   2. Cách nối các vế câu trong câu ghép: (SGK/112)

    - Chỉ ra cách nối các vế câu trong câu ghép:

     a. Thân cọ vút thẳng trời hai ba chục mét, gió bão không thể quật ngã.

     b. Vì Thủy Tinh đến sau nên Thủy Tinh không lấy được Mị Nương làm vợ.

     c. Nó không những học giỏi mà nó còn lao động giỏi.

     d. Mọi người bổng im bặt: chủ tọa bắt đầu phát biểu.

     e. Trời càng mưa to đường càng nhập nước.

     f. Nước sông dâng lên bao nhiêu, Sơn Tinh dời núi cao lên bấy nhiêu.

    - Đặt câu với các cặp từ: vừa...vừa; để...thì; vừa mới...đã; nào...ấy; nếu...thì.

   3. Quan hệ nghĩa giữa các vế trong câu ghép:

      Có một số kiểu quan hệ nghĩa thường gặp sau: nguyên nhân – hệ quả, điều kiện, tương phản, mục đích, tăng tiến, lựa chọn, bổ sung, tiếp nối, đồng thời, giải thích.

        (HS đưa ví dụ từng kiểu quan hệ ý nghĩa)

    - Tìm quan hệ ý nghĩa trong các câu sau:

     a. Trời chưa sáng nó đã dậy.

     b. Tôi vừa nói nó đã khóc.

     c. Tôi đang ăn nó đã đứng dậy.
    - Phân tích cấu trúc và tìm quan hệ ý nghiã trong câu ghép sau:

        Ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên láng đó về sau gọi là làng cháy.

II. Tập làm văn: PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH

1. Khái niệm từng phương pháp: (SGK/126)

2. Bài tập:
- Cho HS vẽ sơ đồ tư duy khái quát 6 phương pháp thuyết minh.

- Cho HS thực hành viết đoạn văn thuyết minh có vận dụng các phương pháp thuyết minh.

Tuần:

Ngày dạy: 11/9/2013                                ÔN TẬP PHẦN VĂN BẢN 
                                                                   ((((
* Văn bản: Tôi đi học (Thanh Tịnh)

   1. Tác giả - tác phẩm: (SGK/8)

   2. Nội dung:

     a. Những  liên tưởng về ngày đầu tiên đi học của mình:

- Cảnh vật sang thu thay đổi.

- Những em bé núp dưới nón mẹ tới trường.
     b. Những hồi tưởng của nhân vật tôi:

- Không khí ngày tựu trường: náo nức, vui vẻ, trang trọng.

- Tâm trạng của tôi: bồi hồi, lạ lẫm, rụt rè, một chút sợ sệt và rồi tự tin, chững chạc.

   3. Nghệ thuật đặc sắc:
- Nhiều hình ảnh so sánh độc đáo.

- Miêu tả chân thực, tinh tế kết hợp với biểu cảm.

- Bố cục theo dòng hồi tưởng cảm nghĩ theo trình từ thời gian của buổi tựu trường.

   4. Ý nghĩa: 

   Buổi tựu trường đầu tiên sẽ mãi không thể nào quên trong kí ức của nhà văn Thanh Tịnh.
   5. Luyện tập: Hãy tìm và phân tích các hình ảnh so sánh được nhà văn sử dụng trong văn bản?

     + “Tôi quên thế nào...như mấy cành hoa tươi...”

     + “Ý nghĩ ấy...như một làn mây...”

     + “Họ như con chim non...”

( So sánh giàu hình ảnh, giàu sức gợi cảm được gắn với những sắc thái thiên nhiên tưi sáng, trữ tình diễn tả được tâm trạng, cảm xúc của nhân vật “tôi” ở từng thời điểm khác nhau.
( Nhờ các hình ảnh so sánh đó mà ta cảm nhận được cảm giác, ý nghĩ của“tôi” một cách cụ thể, rõ ràng hơn. Dồng thời truyện ngắn thêm man mác chất trữ tình trong trẻo.  

ÔN TẬP CÁC VĂN BẢN TRUYỀN THUYẾT

Tuần : 11
Ngày dạy : 29/10/2013

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

I. Lí thuyết : 

1. Danh từ :

  a. Khái niệm : Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm,...

  b. Khả năng kết hợp của danh từ : Kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, ấy, đó,...ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm danh từ.

  c. Chức vụ : Làm chủ ngữ, có khi làm vị ngữ (làm vị ngữ thì cần có từ là đứng trước).

  d. Phân loại : 


[image: image1]
2. Cụm danh từ:
  a. Khái niệm : Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

  b. Cấu tạo : Gồm ba phần: Phần trước, phần trung tâm và phần sau.

II. Luyện tập:

1. Liệt kê 5 danh từ chỉ sự vật và đặt câu với mỗi từ.

2. Liệt kê các loại từ chuyên đứng trước danh từ chỉ người. Dặt câu minh họa.

3. Liệt kê 5 danh từ chỉ đơn vị chính xác và 5 danh từ chỉ đơn vị ước chừng. Dặt câu mỗi loại để minh họa.

4. Tìm các cụm danh từ :   

  a. Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu.

  b. Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này.
Tuần 32
Ngày : 7/4/2014

MỘT SỐ ĐỀ VÀ DÀN Ý (VĂN NL)

ĐỀ 1: “Sự bổ ích của những chuyến tham quan, du lịch đối với học sinh”.

DÀN BÀI: 

    * Mở bài: Nêu lợi ích của việc tham quan.

    * Thân bài: Nêu các lợi ích cụ thể:

    (1) Về thể chất: Những chuyến tham quan du lịch giúp chúng ta thêm khỏe mạnh.  

    (2) Về tình cảm: Những chuyến tham quan du lịch có thể giúp chúng ta:

     - Tìm thêm được nhiều niềm vui cho bản thân mình.

     - Có thêm tình yêu đối với thiên nhiên, với quê hương đất nước.

   (3) Về kiến thức: Những chuyến tham quan du lịch có thể giúp chúng ta:

     -  Hiểu cụ thể hơn, sâu sắc hơn những điều được học trong trường, học qua những điều mắt thấy tai nghe.

     - Đưa lại nhiều bài học có thể còn chưa có trong sách vở của nhà trường.

    * Kết bài: Khẳng định tác dụng của hoạt động tham quan.

ĐỀ 2: Giáo dục là chìa khóa của tương lai.

     - Giáo dục là yếu tố quyết định đến việc điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số; thông qua đó quyết định môi trường sống, mức sống…trong tương lai.

     - Giáo dục trang bị kiến thức và nhân cách, trí tuệ và tâm hồn cho trẻ em hôm nay, những người sẽ làm nên thế giới ngày mai.

     - Do đó giáo dục là chìa khóa cho sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

     - Do đó giáo dục là chìa khóa cho sự phát triển chính trị và cho tiến bộ xã hội sau này.

ĐỀ 3: Khuyên các bạn học tập chăm chỉ hơn.
     - Đất nước đang cần những người tài giỏi để đưa Tổ quốc tiến lên “đài vinh quang”, sánh kịp với bè bạn năm châu.

     - Quanh ta đang có nhiều tấm gương của các bạn học sinh phấn đấu học giỏi để đáp ứng được yêu cầu của đất nước.

     - Muốn học giỏi, muốn thành tài thì trước hết phải học chăm.

     - Một số bạn ở lớp ta còn ham chơi bời, không chịu học thì sau này càng khó gặp niềm vui trong cuộc sống.

     - Vậy nên các bạn nên bớt vui chơi, chịu khó học hành chăm chỉ để trở nên người có ích cho cuộc sống; và nhờ đó tìm được niềm vui chân chính, lâu bền.  

ĐỀ 4: Văn hóa và trang phục.
     - Gần đây, cách ăn mặc của một số bạn có nhiều thay đổi, không còn giản dị, lành mạnh như trước nữa.

     - Các bạn lầm tưởng rằng cách ăn mặc như thế sẽ làm cho mình trở thành người “văn minh”, “sành điệu”.

     - Việc ăn mặc cần phù hợp với thời đại nhưng cũng phải phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, với lứa tuổi, với hoàn cảnh sống và nói lên phẩm chất tốt đẹp của con người.

     - Việc chạy theo các “mốt” ăn mặc như thế làm mất thời gian của các bạn, ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập và gây tốn kém cho cha mẹ.

     - Các bạn cần thay đổi lại trng phục cho lành mạnh, đứng đắn.

ĐỀ 5: Trường học là mái nhà thứ hai của người học sinh.
     - Trường học là nơi em được học tập, vui chơi và trải qua nhiều thời gian trong ngày. Ở đó có nhiều bạn bè thân quen, thầy cô gần gũi dạy dỗ em nên người.

     - Trường là nơi em lĩnh hội được nhiều kiến thức về cách học làm người để trau dồi đạo đức. Hơn thế nữa em tiếp nhận được nhiều tri thức mới trong cuộc sống.

     - Trường học còn là môi trường giúp em có cơ hội tiếp xúc, xây dụng nhiều mối quan hệ với bạn bè, thầy cô.

     - Ý thức được điều đó em thêm yêu trường và mong muốn góp phần xây dựng trường thêm xanh, sạch, đẹp.

ĐỀ 6: Lời dạy của Bác: “Non sông VN…” 

     - Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, các em học sinh là mầm non cho mai sau.

     - Học tập tốt, sau này lớn lên xây dựng Tổ quốc ngày một tươi đẹp, phồn vinh hơn.  

     - Việc học có tầm quan trọng lớn lao, nếu các em không học tập tốt thì các em sẽ gặp khó khăn trong tương lai, các em phải vất vả và không đủ năng lực để tiếp thu các tri thức mới và góp phần xây dựng quê hương.

     - Tương lai của đất nước đng mong chờ bàn tay xây dựng, góp sức của các em, mọi người đang đặt nhiều kì vọng vào các em – những mầm non của Tổ quốc.

     - Vì vậy ngay từ bây giờ các em phải siêng năng, chăm chỉ, cố gắng học tập để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Đó cũng là nhiệm vụ vinh quang của các em. 

ĐỀ 7: Tác hại của tệ nạn xã hội…
     - Người VN có câu: “Cờ bạc là bác thằng bần”

     - Nạn cờ bạc hiện nay đng lan tràn khắp nơi.

     - Từ chỗ đánh vui chơi, ăn thua ít đến sát phạt nhau rất dễ dàng.

     - Đánh bạc làm mất thời gian của mọi người, làm tan nhà nát cửa của bao gia đình.

     - Cha mẹ mê cờ bạc không ai chăm lo, dạy dỗ con cái, con cái dễ bị hư hỏng.

     - Cờ bạc dễ dẫn đến các tệ nạn khác như trộm cắp, cướp giật,…nhân phẩm của con người bị đánh mất, dẫn đến phạm pháp - giết người.

     - Tác hại của cờ bạc thật vô lường, vì vậy chúng ta cần phải kiên quyết bài trừ.

ĐỀ 8: Văn học và tình thương. Văn học VN ca ngợi truyền thống “thương người như thể thương thân”…
     - Dân tộc VN ta có truyền thống “thương người như thể thương thân”.

     - Văn học phản ánh một cách chân thật, sinh động tâm tư, tình cảm của người VN.

     - Qua các tác phẩm văn học, tinh thần ấy được thể hiện hết sức sâu sắc, tài tình.

     - Tình cảm yêu thương, cảm thông, chia sẽ khó khăn cho nhau được thể hiện giữa những người nông dân nghèo hết sức xúc động. Đôi khi chỉ vài lời hỏi thăm cũng chúng ta thấy ở đó có cả một tấm lòng (bà lão láng giềng của chị Dâu).

     - Sự quan tâm giúp đỡ và những dằn vặt  suy tư của nhân vật ông giáo đối với lão Hạc cũng làm người đọc xúc động.

     - Ở tác phẩm nào, ta cũng thấy tấm lòng nhân hậu, yêu thương giữa con người với con người. Đó chính là cái nhìn nhân bản thể hiện tư tưởng và tính nhân văn trong văn học.

     - Tuy nhiên con người VN yêu ghét rất rạch ròi. Họ không thể chấp nhận cái thiện tồn tại song song với cái ác.

     - Bọn quan lại tham ô, sống vô trách nhiệm và thờ ơ với nỗi khổ của người dân được nhà văn Phạm Duy Tốn (“Sống chết mặc bay”) khắc họa qua hình ảnh tên quan phụ mẫu.

     - Sự tham lam, ích kỉ và tàn nhẫn của vợ chồng Nghị Quế đối với gia đình chị Dậu cũng làm người đọc bất bình, căm phẫn.

- Nhìn chung văn học VN đã thể hiện đầy đủ, chân thực đời sống tình cảm của người VN. Đặc biệt văn học thể hiện sâu sắc khía cạnh ca ngợi những con người sống có tình có nghĩa, lên án người chỉ sống ích kỉ cho riêng mình.

ĐỀ 9: “Đọc sách là một cách nuôi dưỡng trí tuệ” (M. Xê-xlê-ca)

  - Giải thích:

   + Đọc sách giúp con người chiếm lĩnh được tri thức của nhân loại.

   + Đọc sách khiến hiểu biết của con người được nâng cao bởi vì sách là nguồn sống, nguồn tri thức không bao giờ cạn.

   + Sách làm giàu trí tuệ con người, mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng.

   + Đọc sách giúp con người hoàn thiện nhân cách, hướng tới chân – thiện – mĩ.

  - Dẫn chứng minh họa:

   + “Sách là cái kí diệu phức tạp và vĩ đại nhất trong các lì diệu mà con người đã tạo nên trên con đường đi tới hạnh phúc và sức mạnh” (M. Goorki).

   + “Đọc sách cần cho trí tuệ chẳng khác gí rèn luyện cần cho cơ thể” (Đ. Xtan)

   + “Nhà không có sách giống như thân thể không có linh hồn” (M. Xi-xê-rô).

   + “Đọc sách là cách học tốt nhất” (A. Puskin).

ĐỀ 10: Học đi đôi với hành.

     - Học là tiếp thu kiến thức đã được tích trong sách vở, là nắm vững lí luận đã được đúc kết, là trau dồi kiến thức để mở mang trí tuệ cho con người.

     - Hành là thực hành, ứng dụng kiến thức lí thuyết vào thực tiễn đời sống.

     - Học và hành có mối quan hệ biện chứng, đó là hai công việc của một quá trình thống nhất có kiến thức, trí tuệ. 

     - Học phải đi đôi với hành, không tách rời nhau, đó chính là phương pháp học.

     - Nếu chỉ có học kiến thức lí thuyết mà không áp dụng thực tế thì học chẳng để làm gì cả vì tốn công sức, thời gian.

     - Nếu hành mà không có lí luận chỉ đạo, lí thuyết soi sáng thì sẽ dẫn đến làm việc mò mẫm, lúng túng, gặp trở ngại, thậm chí có khi sai lầm nữa. Vì thế việc hành rõ ràng không trôi chảy.

     - Người học sinh phải có động cơ, thái độ học tập đúng đắn: Học ở trường thì học lí thuyết kết hợp với luyện tập, học chuyên cần, chăm chỉ; mở rộng ra phải học ở sách vở, học ở bạn bè, học trong cuộc sống.

     - Học sinh cần tránh những tư tưởng sai lầm học chí cốt thi đỗ lấy bằng cấp là đủ. Đó là lối học hình thức. Cần học suốt đời, khoa học càng tiến bộ thì càng học không bao giờ dừng lại tại chỗ: “Học, học nữa, học mãi” (Lê Nin).
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